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Lời nói đầu 
 

 Có thể nói, phần lớn các thành quả trong hoá học hữu cơ đều 
gắn liền với sự phát triển của lý thuyết hoá học nói chung và lý thuyết 
hoá học hữu cơ nói riêng. 

 Nếu như trước đây hoá học hữu cơ chỉ là một môn học, một lĩnh 
vực mang tính tiếp nhận, thì ngày nay cần chuyển môn học này thành 
một môn học mang tính suy diễn. 

 Xuất phát từ quan điểm đó, các tác giả của bộ sách này đã đề 
cập đến những quy luật cơ bản có liên quan đến hoá học hữu cơ, với 
mong muốn chuyển tải tới bạn đọc lượng kiến thức sâu hơn, gần gũi 
với thực tế hơn. 

 Bộ Hoá Học Hữu Cơ này gồm 4 tập, với nội dung như sau: 

 Tập I nêu lên những khái niệm, những quy luật cơ bản của hoá 
học hữu cơ như lý thuyết về liên kết, các hiệu ứng, khái niệm về lượng 
tử hữu cơ, tác nhân và các loại phản ứng hữu cơ v.v. 

 Phần lý thuyết này áp dụng vào phần chức hữu cơ để dự đoán 
loại phản ứng, khả năng phản ứng, hướng phản ứng, cơ chế phản ứng 
hữu cơ. 

 Tập II, III trình bày các chức hữu cơ bao gồm các hợp chất  
hữu cơ mạch hở, các hợp chất hữu cơ mạch vòng (kể cả dị vòng). 

 Trong đó nêu lên phương pháp điều chế, tính chất lý, hoá của 
các chức, cơ chế của phản ứng hữu cơ, đặc biệt lưu ý đến các phản 
ứng hữu cơ tạo nên các sản phẩm hoá học (hữu cơ) phục vụ cho nền 
kinh tế quốc dân. 

 Các tác giả đã bước đầu áp dụng những khái niệm, những quy 
luật cơ bản về lý thuyết hữu cơ để cho người đọc suy luận được hướng 
phản ứng, sự tương tác giữa các chất trong phản ứng hữu cơ. 

 Tập IV trình bày các phương pháp vật lý để xác định cấu trúc 
các hợp chất hữu cơ, xác định các chất trong hỗn hợp các hợp chất 
hữu cơ. 
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 Cuốn Hoá học Hữu cơ này có thể dùng làm tài liệu học tập, 
tham khảo cho sinh viên, nghiên cứu sinh ngành hoá, các ngành có 
liên quan đến hoá học và các cán bộ làm việc trong lĩnh vực hữu cơ 
cũng như các lĩnh vực hoá học khác. 

 Chúng tôi mong nhận được và xin chân thành cảm ơn những ý 
kiến đóng góp của bạn đọc. 

 

             Chủ biên 

                             GS. TSKH. hoàng Trọng Yêm 
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Chương 1 

HYdrocacbon 

 Hydrocacbon là tên chung của các loại hợp chất hữu cơ trong thành 
phần phân tử chỉ chứa hai loại nguyên tố là cacbon và hydro. Đó là những 
hợp chất hữu cơ đơn giản nhất. 

 Trên cơ sở cấu tạo hoá học, có thể phân các hydrocacbon thành những 
loại chính sau đây: 

 Khi mạch cacbon trong phân tử là mạch hở, có các loại hydrocacbon 
no tức ankan, hydrocacbon không no chứa liên kết đôi tức anken, 
hydrocacbon không no chứa liên kết ba tức ankin. Khi mạch cacbon là mạch 
vòng, có các loại hydrocacbon vòng no tức xycloankan, hydrocacbon vòng 
không no chứa liên kết đôi tức xycloanken, hydrocacbon vòng không no 
chứa liên kết ba tức xycloankin, hydrocacbon thơm chứa nhân benzen trong 
phân tử có ba liên kết đôi liên hợp, hydrocacbon thơm đa vòng. 

 1.1. Ankan 

 1.1.1. Dãy đồng đẳng metan 

 Ankan thuộc loại hydrocacbon mạch hở, trong phân tử chỉ có các liên 

kết đơn CC và CH nên gọi là hydrocacbon no, hoặc là parafin, có công 
thức phân tử CnH2n+2 (n ≥ 1). 

 Khi n = 1, đó là hydrocacbon no đơn giản nhất CH4, gọi là metan; 
n = 2, ta có etan C2H6; n = 3, có propan C3H6; n = 4, có butan C4H10, v.v.. 

 Như vậy, mỗi khi n tăng thêm một đơn vị ta được một hydro-
cacbon no mới, chỉ khác chất đứng trước nó một nhóm metylen CH2. 
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 Toàn bộ các hydrocacbon no mạch hở khác nhau trong thành 
phần phân tử bởi một bội số các nhóm metylen, hợp thành một dãy đồng 
đẳng metan. 

 1.1.2. Đồng phân 

 Bắt đầu từ butan C4H10 xuất hiện đồng phân mạch cacbon: 

     CH3CH2CH2CH3          CH3CHCH3 

                  n-butan                            CH3    isobutan  

 Khi n = 5, C5H12 có ba đồng phân: 

                             CH3 

CH3CH2CH2CH2CH3        CH3CHCH2CH3          CH2CH2CH3 

   n-pentan                     CH3            CH3 
                   isopentan       neopentan 

 n = 6, hexan C6H14 có năm đồng phân; n = 7, heptan C7H16 có chín 
đồng phân; n = 10, decan C10H22 có 75 đồng phân; n = 12, dodecan C12H26 có 
355 đồng phân; v.v.. 

 Như vậy, khi số nguyên tử cacbon trong phân tử tăng lên, thì số đồng 
phân có thể có của các hydrocacbon no sẽ tăng lên rất nhanh. 

 1.1.3. Cách gọi tên 

 1.1.3.1. Cách gọi tên thông thường 

 Theo cách gọi tên thông thường, bốn chất đầu dãy đồng đẳng mang 
tên gọi có tính chất lịch sử: 

   CH4  metan 

   C2H6  etan 

   C3H8  propan 

   C4H10  butan 

 Từ đồng đẳng thứ 5 trở đi, tên mỗi chất xuất phát từ tên chữ số Hy Lạp 
tương ứng với số cacbon trong phân tử: 

   C5H12  pentan 

   C6H14  hexan 
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   C7H16   heptan 

   C8H18  octan 

   C9H20  nonan 

   C10H22  decan 

      v.v... 

 Khi tách một nguyên tử hydro từ mỗi phân tử ankan sẽ thu được một 

gốc hydrocacbon no tương ứng, các gốc hydrocacbon no có tên gọi chung là 

ankyl. Tên cụ thể mỗi gốc xuất phát từ tên của ankan tương ứng, nhưng đổi 

đuôi an thành yl. Thí dụ: 

  CH3   metyl ;    C2H5   etyl 

  C3H7   có 2 đồng phân là: 

   CH3CH2CH2 CH3CH 

       n-propyl          CH3 

         isopropyl 

 Với C4H9 có bốn gốc đồng phân. 

 1.1.3.2. Cách gọi tên hợp lý 

 Theo cách gọi tên hợp lý, muốn gọi tên một hydrocacbon no có mạch 

cacbon phân nhánh, người ta chọn một nguyên tử cacbon có bậc cao nhất 

trong cấu tạo phân tử, tức là nguyên tử cacbon nối với nhiều cacbon khác 

nhất làm cacbon trung tâm mang tên metan. Lần lượt gọi tên các gốc xung 
quanh nguyên tử cacbon đó: gốc nhỏ trước, gốc lớn sau, cuối cùng là chữ 

metan. Thí dụ:  

 CH3CHCH3 

         CH3    trimetylmetan (còn gọi là isobutan) 

 CH3CHCH2 CH2CH3 

         CH2    metyl, etyl, n-propylmetan 

         CH3 
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 1.1.3.3. Cách gọi tên theo IUPAC 

 Năm 1892, hội nghị Quốc tế các nhà hoá học ở Geneve đã quy định một 
hệ thống danh pháp các chất hữu cơ. Đó là danh pháp Quốc tế Geneve đã được 
sử dụng rộng rãi trong thời gian dài. Năm 1954, xuất hiện danh pháp Quốc tế 
mới gọi là danh pháp IUPAC “International Union Pure and Applied 
Chemistry”, có nghĩa là “Hiệp hội Quốc tế về Hoá học thuần tuý và Hoá học 
ứng dụng”. Về thực chất, danh pháp IUPAC không phải hoàn toàn mới, nó chỉ 
sửa chữa, bổ sung và hoàn thiện thêm những quy tắc của danh pháp Geneve 
cho phù hợp với tình hình phát triển của hoá học hữu cơ hiện đại. Do đó, danh 
pháp IUPAC ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn so với danh pháp Geneve. 

 Đối với hydrocacbon no, tức ankan, danh pháp IUPAC đề ra một số 
nguyên tắc như sau: 

 1. Giữ nguyên tên gọi các ankan thẳng không phân nhánh theo các tên 
gọi lịch sử và tên gọi xuất phát từ tên chữ số Hy Lạp. 

 2. Giữ nguyên tên gọi một số ankan có cấu tạo iso hoặc neo như một 
số ankan sau đây: 

  (CH3)2CHCH3   isobutan 

  (CH3)2CHCH2CH3  isopentan 

  (CH3)4C    neopentan 

  (CH3)2CHCH2CH2CH3 isohecxan 

 3. Đối với các ankan phân nhánh khác, trước hết phải chọn mạch 
chính. Mạch chính là mạch cacbon dài nhất. Thí dụ, trong ankan sau đây: 

           CH3CHCH2CHCH3 

                CH3     CH2 

            CH3 

mạch chính nằm trong khung chấm gồm 6 nguyên tử cacbon. 

 4. Hướng đánh số thứ tự cacbon trong mạch chính được chọn lựa sao cho 
các số chỉ vị trí các mạch nhánh là nhỏ nhất. Nếu khi đánh số thứ tự đầu này và 
đầu kia của mạch chính, ta được các số khác nhau thì phải so sánh chúng và sắp 
xếp theo trật tự tăng dần. Các số trong một dãy được coi là nhỏ nhất, khi trong dãy 
đó có số trước nhỏ hơn so với số tương ứng trong dãy kia. Thí dụ: 

  2,3,5 nhỏ hơn 2,4,5; 

  2,7,8 nhỏ hơn 3,4,9; 
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 Nguyên tắc đó được áp dụng không phụ thuộc bản chất các nhóm thế. 
Thí dụ: 

     6        5      4  3       2      1 

    CH3CHCH2CH CHCH3 

             CH3 CH2  CH3 
      2,3,5-trimetylhecxan (không đọc 2,4,5-trimetylhecxan) 

 5. Nếu trong mạch nhánh lại có nhánh nhỏ thì cũng phải đánh số thứ 
tự trong mạch nhánh bắt đầu từ nguyên tử cacbon đính vào mạch chính 
(mang số 1, có hoá trị tự do). Thí dụ: 

    5        4        3    2       1 
    CH3CH2CH2 CH2CH 
               CH3 
   1-metylpentyl 

 6. Khi gọi tên ankan phân nhánh, có thể gọi tên các nhánh hoặc theo 
trật tự ABC hoặc theo trật tự tăng dần tính phức tạp của nhánh, cuối cùng là 
tên của ankan tương ứng với mạch chính. Thí dụ: 

        CH3     CH3 
                 1          2        3        4       5 
        CH      CHCH2CH2CH3 

 13     12      11      10       9        8       7       6         5      4        3        2       1 
  CH3CH2CH2CH2CH2CH2CHCH2CHCH2CH2CH2CH3 

                CH 

                CH3      CH3 
              5-isopropyl 7-(1,2-dimetylpentyl)tridecan 

 1.1.4. Phương pháp điều chế 

 1.1.4.1. Phương pháp giữ nguyên mạch cacbon 

 a. Khử các dẫn xuất của hydrocacbon 

 Trong phương pháp này, có thể dùng các chất đầu là các dẫn xuất khác 
nhau của hydrocacbon, như các dẫn xuất halogen, các ancol và có thể cả các 
axit là những chất rất khó khử. Còn tác nhân khử là axit iodhydric HI. Người ta 
thường dùng axit iodhydric đặc (80%) ở nhiệt độ 180  200oC có mặt 
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photpho đỏ. Phản ứng thường tiến hành trong ống thuỷ tinh hàn kín. Khi đun 
nóng, HI bị phân ly thành hydro nguyên tử mới sinh có khả năng khử mạnh: 

    2HI     2H   + I2 
 Còn chất đầu thì chuyển qua sản phẩm trung gian là dẫn xuất iod và 
chất này lại bị khử ở nhiệt độ cao hơn thành hydrocacbon no. Thí dụ, đối với 
ancol, quá trình khử diễn ra như sau: 

   ROH  +   HI   RI   +   HOH 

       RI  +   HI   RH  +   I2 
 VÝ dô: 

   CH3CH2CH2CH2OH + 2HI   CH3CH2CH2CH3 +  H2O + I2 
       ancol n-butylic        n-butan 

 Sự có mặt của photpho đỏ trong hỗn hợp phản ứng làm tăng khả năng 
khử hoá của HI. Photpho tác dụng với iod hình thành tạo ra photpho triiodua 
và chất này lại tác dụng với H2O tái tạo HI: 

   2P   +   3I2   2PI3 

     2PI3  +  6H2O  2H3PO3  +  6HI 
 Ngoài tác nhân HI cũng có thể dùng nhiều tác nhân khác cho hydro 
mới sinh như kẽm hoặc hỗn hống natri trong HCl. 

 b. Khử các hydrocacbon không no 

 Trong phương pháp này, các chất đầu là những hydrocacbon không 
no, có chứa liên kết đôi hoặc liên kết ba trong phân tử. Tác nhân có thể là 
nhiều chất khử khác nhau, như HI, nhưng ở đây có thể dùng hydro phân tử 
trên xúc tác có hoạt tính cao như kim loại platin và paladi. Khi có mặt các 
kim loại này, phản ứng khử có thể tiến hành dễ dàng ngay ở nhiệt độ thường. 

 Phản ứng khử các hydrocacbon không no bằng hydro có mặt chất xúc 
tác xảy ra như sau: 

  RCH=CHR’  +  H2 Ni    RCH2CH2R’ 

       RCCR’  +  2H2  Ni    RCH2CH2R’ 

 1.1.4.2. Phương pháp tăng mạch cacbon 

 a. Tổng hợp hydrocacbon từ CO và H2 

 Tổng hợp hydrocacbon từ CO và H2 trên các chất xúc tác Co, Fe do 
Fischer - Strop phát hiện từ năm 1926 theo sơ đồ sau: 




